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tình trạng phụ thuốc corticótoroid (bao gồm các bệnh 
nhân viêm khớp dạng thấp trong tiền sử và hiện tại điều 
trị corticosteroid, có hội chứng cushing do thuốc, hoặc 
có hàm lượng cortison định lượng thấp…) và nhóm 
bệnh nhân viêm khớp dạng thấp không có tình trạng phụ 
thuộc corticosteroid (hiện tại không điêu trị nhóm thuốc 
corticosteroid, không có hội chứng cushing hoặc định 
lượng cortison mau trong giới hạn bình thường). Kết 
quả ở bảng 3 cho thấy mật độ xương ở vị tri cột sống 
thắt lưng ở nhóm bệnh nhân có tình trạng phụ thuốc 
corticosteroid (T score -2,6) thấp hơn hẳn so với nhóm 
bênh nhân không có sự phụ thuộc corticosteroid (T 
score-1,9) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. Trong khi đó mật độ xương ở vị trí cổ xương đùi 
của nhóm bệnh nhân phụ thuộc corticótoroid (T score -
2,1) thấp hơn nhóm bệnh nhân không phụ thuộc 
corticossteroid (T score -1,7) tuy nhiên sự khác nhau 
này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Theo Kroot 
EJJA [8] nghiên cứu mật độ xương của 139 bệnh nhân 
viêm khớp dạng thấp điều trị corticosteroid với liều 4-
7mg/ngày có mật độ xương tương tự như mật độ xương 
của bệnh nhân không điều trị corticosteroid, tuy nhiên 
đối với nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp điêu trị 
với liều cao trên 10mg/ngày thi có mật độ xương ở vị trí 
cột sống thắt lưng thấp hơn mật độ xương ở nhóm 
không điều trị corticosteroid. Điều này cũng được khẳng 
định trong nghiên cứu của Cortet B [10] liều điều trị trung 
bình và liều cao corticosteroid có mối liên quan chặt chẽ 
với tình trạng mất xương và tăng nguy cơ gẫy xương 
của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp theo cơ chế 
corticosteroid làm ảnh hưởng đến chuyến hoá canci, 
đến hormon sinh dục, ức chế quá trình tạo xương và 
tăng quá trình huỷ xương. Theo kết quả nghiên cứu của 
Lodder MC [7] thì quá trình mất xương ở bệnh nhân 
viêm khớp dạng thấp không những phụ thuộc vào liều 
lượng và thời gian điều trị nhóm thuốc corticosteroid mà 
còn phụ thuộc vào mức độ hoạt động của bệnh 

KẾT LUẬN 
Loãng xương là một tình trạng thường gặp ở bệnh 

nhân mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và có rất nhiều yếu 
tố nguy cơ liên quan đến tình trạng loãng xương của các 

bệnh nhân trong nghiên cứư này. Tình trạng giảm mật độ 
xương và loãng xương gặp với tỷ lệ khá cao trên 80% 
bệnh nhân viêm khớp dạng thấp trong nghiên cứu này, 
đặc biệt ở những bệnh nhân có tình trạng phụ thuộc 
corticoid vì vậy việc xác định mật độ xương và tình trạng 
loãng xương của bệnh nhân mắc bệnh viêm khớp dạng 
thấp giữ vai trò quan trọng trong thực hành lâm sàng để 
chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời tránh các biến chứng 
gẫy xương ở nhóm bệnh lý này. 
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Thực trạng nhân lực y tế tư nhân  
tại 03 thành phố: Hà nội, đà Nẵng và tp Hồ Chí Minh 

                 

Trần Quang Trung, 
Lương Ngọc Khuê 

               
Ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức gia nhập 

vào WTO, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường 
hội nhập kinh tế Thế giới. Đất nước bước sang một 
giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và 
nhiều thách thức không chỉ riêng cho ngành Y tế. Đáp 
ứng mục tiêu ngày càng cao trong bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khoẻ nhân dân đòi hỏi phải đổi mới 
và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng 
công bằng, hiệu quả và phát triển. Đẩy mạnh chủ 
trương xã hội hoá nhằm huy động mọi nguồn lực để 
đầu tư cho y tế, tạo điều kiện cho ngành y tế phát 
triển nhanh hơn và chất lượng cao hơn. Chủ trương và 
chính sách của Đảng và Chính phủ đã được thể hiện 

qua nhiều văn bản như Nghị quyết số 46-NQ/TW của 
Bộ Chính trị năm 2005, Nghị quyết 05/NQ-CP năm 
2005, Nghị định 53/2006/NĐ-CP năm 2006. Dưới sự 
tác động của chính sách đổi mới đã tạo ra một hành 
lang pháp lý thuận lợi cho Y tế tư nhân tồn tại và phát 
triển, Y tế tư nhân đã huy động được một nguồn tài 
chính không nhỏ, cung cấp các loại dịch vụ cả khám, 
chữa bệnh và phòng bệnh làm giảm gánh nặng cho 
khu vực y tế công và đã trở thành một bộ phận không 
thể thiếu được trong hệ thống y tế.  

Trong thời gian vừa qua Y tế tư nhân đã phát triển 
nhanh chóng, đa dạng phong phú về số lượng, quy 
mô, hình thức và các loại hình hành nghề. Các cơ sở 
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y tế tư nhân đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại: Chụp 
CT, Cộng hưởng từ, siêu âm 4D…nhiều kỹ thuật cao: 
mổ Phacor, mổ tim hở, thụ tinh trong ống nghiệm... 
nâng cao trình độ chẩn đoán và điều trị bệnh. Tuy 
nhiên sự phát triển Y tế tư nhân cũng đang gặp phải 
nhiều khó khăn, vướng mắc đặc biệt là thiếu nhân lực 
y tế, thiếu những chuyên gia y tế giỏi, đội ngũ các cán 
bộ điều dưỡng hiện nay cũng chưa đáp ứng được với 
yêu cầu về số lượng và chất lượng.  

Kết quả điều tra HNYTN tại 03 thành phố: Hà Nội, 
Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh cũng đã cho thấy các 
vấn đề đó: 

Về trình độ chuyên môn của cán bộ y tế tại các cơ 
sở y tế tư nhân: Số cán bộ y tế có trình độ cao (Gs, 
PGS, Ts, Ths) chiếm tỷ lệ rất thấp (4,7%) trong đó tỷ 
lệ Gs, PGs chỉ chiếm 0.9%, tỷ lệ Bác sỹ đa khoa 
chiếm tỷ lệ 18,3% cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ Bác 
sĩ có trình độ sau đại học.Tỷ lệ điều dưỡng so với bác 
sỹ là 47/32,6 (tương đương tỷ lệ 1,4/1), tỷ lệ này thấp 
hơn so với tỷ lệ chung của các cơ sở y tế công (1,5/1). 
Nếu so với mục tiêu chiến lược của Bộ Y tế phát triển 
ngành Y tế đến năm 2010, tỷ lệ điều dưỡng trên 1 bác 
sỹ cần phải đạt ít nhất là 3,5/1 thì vẫn chưa đạt được 
yêu cầu. Tỷ lệ điều dưỡng trên 1 bác sỹ thấp hơn rất 
nhiều so với một số nước trong khu vực như Thái Lan 
(4,1/1), Philippines (3,9/1), Malaysia (3,7/1). Điều kiện 
nhân lực điều dưỡng vừa thiếu vừa mất cân đối như 
vậy, khó có thể thực hiện được công việc chăm sóc 
toàn diện đối với người bệnh, nhất là đối với các bệnh 
viện tư nhân. Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế tư 
nhân được thể hiện trong Biểu đồ dưới đây: 

Gs, PGs, Ts, 
Ths: 4.7%

Bs Ck 1, 2: 
9.6%

Bs Đa khoa: 
18.3%

Y sĩ: 1.9%

Điều dưỡng: 
47.0%

Ds, Dt¸: 
3.4% Gs, PGs, Ts, Ths

Bs Ck 1, 2

Bs Đa khoa

Y sĩ

Điều dưỡng

Ds, Dt¸

Về phân bố tuổi của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế 
nhân được thể hiện trong Biểu đồ sau: 

Dưới 25: 
19.6%

Từ 25-34: 
29.2%Từ 35-44: 

23.9%

Từ 45-
55:16.6%

Trên 
55:10.8%

Dưới 25

Từ 25-34

Từ 35-44

Từ 45-55

Trên 55

Số cán bộ y tế ở cả 03 thành phố có độ tuổi trên 55 
chỉ chiếm 10,8% còn lại đa phần là cán bộ trẻ trong 
độ tuổi lao động cho thấy có một sự chuyển dịch thay 
đổi rất lớn trong hệ thống y tế tư nhân của Việt Nam, 
nếu như trước đây nguồn nhân lực cho y tế tư nhân 

chủ yếu những người kinh nghiệm, có thâm niên, 
người về hưu, ngày nay sự ra đời của hàng loạt các 
cơ sở y tế tư nhân đặc biệt là các bệnh viện tư đã làm 
thay đổi cơ cấu nhân lực y tế trong các cơ sở y tế tư 
nhân. Điều này cũng phản ánh một thực trạng đang 
trở thành phổ biến hiện nay đó là đội ngũ y, bác sỹ tại 
các cơ sở y tế tư nhân được trẻ hóa, tuy nhiên đó là 
các bác sỹ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong chẩn đoán và điều trị, nên dễ dẫn đến sai sót 
đối với các bệnh phức tạp. Đội ngũ này cần phải được 
hướng dẫn bởi các bác sỹ giỏi, có nhiều kinh nghiệm 
và phải thường xuyên được đào tạo lại, bồi dưỡng, tập 
huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, qua 
điều tra cho thấy chỉ có 63,1% cán bộ y tế tư nhân 
được tham gia các khoá đào tạo tập huấn trong vòng 
02 năm trở lại đây. Nếu có điều kiện phải kiểm tra 
trình độ tay nghề trước khi cấp phép tham gia các 
hoạt động HNYTN. Đồng thời, định kỳ kiểm tra lại để 
bảo đảm cập nhật kiến thức, tay nghề và thái độ cho 
đội ngũ này.  
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Biểu đồ: Thời gian làm việc và đặc điểm nhân lực y tế 
tư nhân 

Qua phỏng vấn điều tra 4689 cán bộ y tế đang làm 
việc tại 420 cơ sở y tế tư nhân ở 03 thành phố cho thấy 
tỷ lệ 16,4% người HNYTN làm việc ngoài giờ chủ yếu 
là các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế 
công lập và họ đều được cấp giấy phép hành nghề 
ngoài giờ, có khoảng 8,9% có tham gia hành nghề tại 
nhiều cơ sở y tế tư nhân. Người mới ra trường làm việc 
tại các cơ sở y tế tư nhân 26.6%, người nghỉ việc Nhà 
nước để chuyển ra làm y tế tư nhân là 10,4% trong đó 
chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 338/487 cán 
bộ nghỉ việc Nhà nước ra làm y tế tư nhân). 

Kết quả điều tra trên cho thấy cần phải có các biện 
pháp quản lý và chính sách phù hợp để nhân viên y tế 
tại các cơ sở y tế công lập tham gia HNYTTN đảm bảo 
thời gian làm việc tại cơ sở y tế nhà nước và hành nghề 
tại các cơ sở YTTN. Phòng ngừa hiện tượng rút ngắn 
thời gian làm việc tại các cơ sở y tế công lập để về 
hành nghề tư nhân hay sử dụng các phương tiện, trang 
thiết bị của cơ sở y tế nhà nước để thực hiện các xét 
nghiệm, chẩn đoán và giải quyết hậu quả cho cơ sở 
YTTN. Nhà nước cần có chính sách thu hút người tài, 
có chế độ đãi ngộ hợp lý cho các cán bộ y tế công, 
tránh nguy cơ chảy máu chất xám tại các cơ sở y tế 
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Nhà nước như tình trạng đã từng xảy ra đối với Thái 
Lan và Indonexia. Theo Pháp lệnh Hành nghề y, dược 
tư nhân 2003 và Thông tư 07/2007/TT-BYT cán bộ, 
công chức chỉ được tham gia hành nghề y, dược tư 
nhân đến hết ngày 31/12/2010. Do đó ngành Y tế cần 
có định hướng để cán bộ y tế lựa chọn hoặc là cơ sở y 
tế công hoặc chuyển hẳn ra ngoài HNYTN. 

Thực trạng nhân lực y tế tư nhân tại ba thành phố 
cho thấy nhu cầu về nguồn nhân lực y tế đang là một 
thách thức lớn đối với chủ trương xã hội hoá trong lĩnh 
vực y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Ngành Y tế cần phải có các giải pháp, chính sách hợp 
lý, đồng bộ để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ y tế tư nhân và đồng thời tránh 
nguy cơ chảy máu chất xám tại các cơ sở y tế công. 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU THẦN KINH CỦA PREGABALIN (SYNAPAIN)  
TRONG BỆNH THẦN KINH NGOẠI VI Ở NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TýP 2 

   
NGUYỄN TRỌNG HƯNG, Đại học Y Hà Nội 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đau là biểu hiện chủ yếu và thường gặp của biến 

chứng thần kinh ngoại vi (TKNV) ở người đái tháo 
đường (ĐTĐ) nói chung và týp 2 nói riêng. Mục tiêu: 
Đánh giá hiệu quả giảm đau thần kinh của pregabalin 
(Synapain) trong tổn thương TKNV ở người ĐTĐ týp 2. 
Đối tượng và phương pháp: 85 bệnh nhân ĐTĐ týp 2 
có tổn thương TKNV với thang điểm đau ≥4 được điều trị 
bằng pregabalin (Synapain) 75mgx2 lần/ngày trong thời 
gian 3 tháng. Đánh giá hiệu quả giảm đau sau 1 tháng 
(T1), sau 2 tháng (T2) và sau 3 tháng (T3) bằng khám 
lâm sàng, điểm trung bình của thang điểm đau và biến 
đổi trên thăm dò điện sinh lý. Nghiên cứu tiến cứu, cắt 
ngang mô tả. Kết quả: Pregabalin (Synapain) có tác 
dụng giảm đau rõ rệt theo thời gian điều trị thông qua 
điểm đau trung bình có xu hướng giảm dần có ý nghĩa 
thống kê (T0 = 6,0±1,24; T1 = 5,3±2,13; T2 = 4,7±2,08; T3 
= 4,3±1,78). Thuốc còn có tác dụng cải thiện giấc ngủ rõ 
rệt, sau 3 tháng điều trị không còn bệnh nhân bị đau ảnh 
hưởng nhiều đến giấc ngủ. Số bệnh nhân bị ảnh hưởng 
rất ít tăng từ 8,23% lên 31,76%. Số bệnh nhân ảnh 
hưởng giấc ngủ mức độ vừa giảm rõ rệt từ 61,18% 
xuống 30,59%. Thang điểm trung bình liên quan đến 
giấc ngủ giảm từ 5,3±1,34 xuống 4,1±1,02 với p<0,05. 
Pregabalin (Synapain) có cải thiện về triệu chứng rối 
loạn cảm giác chủ quan nhưng chưa thấy cải thiện về rối 
loạn cảm giác khách quan. Sau điều trị không thấy thay 
đổi trên thăm dò điện sinh lý. Kết luận: Điều trị bằng 
pregabalin (Synapain) có tác dụng giảm đau rõ rệt trong 
đau trong bệnh TKNV ở người ĐTĐ týp 2, cải thiện được 
rối loạn giấc ngủ và các rối loạn cảm giác chủ quan 
khác, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.  

Từ khóa: Synapain, pregabalin, Đau thần kinh, Bệnh 
thần kinh ngoại vi do đái tháo đường.  

SUMMARY 
Study pregabalin (Synapain) relieves symptoms 

of painful diabetic neuropathy 
Neuropathic pain (NeP) has always been a common 

complication of diabetic peripheral neuropathy (DPN) 
and this prevalence is likely rised in the type 2 diabetes. 
Objective. Evaluate the effectiveness of pregabalin in 
relieving NeP associated with DPN. Methods. 85 
patients suffering from diabete type 2 with peripheral 
neuropathy accompanied with pain ranked above level 4 
on pain scale, treated by pregabalin (Synapain) 75mg 
twice daily during 3 months. The evaluation of pain 
based on clinical examination, pain scale and 

modification of electrophysiological test was conducted 
after 1 month (T1), 2 months (T2) and 3 months (T3). This 
study was carried out by cross sectional descriptive 
method. Results. Pregabalin (Synapain) with above 
mentioned dose reduces pain significantly, statistically 
difference on pain scale with time (T0 = 6.0±1.24; T1 = 
5.3±2.13; T2 = 4.7±2.08; T3 = 4.3±1.78). Additionally, 
pregabalin improved the sleep of treated patients. The 
percentage of patients with mildly affected sleep 
increased from 8.23% to 31.76%. The proportion of 
patients with moderately affected sleep decreased from 
61,18% down to 30.59%. The score of sleep disorder 
scale decrease from 61.18% down to 30.59% (p<0.05). 
Pregabalin (Synapain) improved subjective sensitive 
disturbance but not the objective one. There was no 
modification on electrophysiological exploration after 
treatment.Conclusions. In patients with diabetic 
peripheral neuropathy, pregabalin demonstrated early 
and sustained improvement in pain and a beneficial 
effect on sleep and health-related quality of life, as these 
are documented, relevant comorbidities of DPN. 

Keywords: Synapain, Pregabalin, Neuropathic pain, 
Diabetic Peripheral Neuropathy 

ĐẶT VẤN ĐỀ.  
Đau trong biến chứng TKNV ở người ĐTĐ là đau 

mạn tính không hồi phục với biểu hiện chủ yếu là mất 
cảm giác hoặc đau rát bỏng, đau như kim châm, điện 
giật, ảnh hưởng rất lớn hoạt động xã hội, tâm lý và chất 
lượng cuộc sống của người bệnh [4],[5]. Pregabalin (S-
[+]-3-isobutylgaba) được bào chế ra như một dẫn xuất 
GABA ưa mỡ (γ-aminobutyric acid) được thế ở vị trí 3 
và dễ dàng khuyếch tán qua hàng rào máu-não [1],[5]. 
Tháng 6/2004, pregabalin đã được Cộng Đồng Châu Âu 
chấp thuận sử dụng để điều trị các chứng đau do 
nguyên nhân thần kinh (neuropathic pain) và điều trị bổ 
xung đối với động kinh cục bộ. Tháng 12/2004, Cục 
quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp 
thuận pregabalin để điều trị đau thần kinh trong ĐTĐ và 
đau thần kinh sau herpes và trong điều trị lo âu, mất ngủ 
[7]. Vì vậy, để góp phần đánh giá hiệu quả giảm đau 
thần kinh do biến chứng TKNV ở người ĐTĐ Việt Nam, 
chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu: Đánh giá 
hiệu quả giảm đau thần kinh của pregabalin 
(Synapain) trong bệnh thần kinh ngoại vi ở người 
đái tháo đường týp 2. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng. 85 bệnh nhân ĐTĐ týp 2, được phát 


